Ngày soạn:……………..
Ngày giảng:……………
Bài 24.        SANG THU- NÓI VỚI CON
Tiết 112: Văn bản :  SANG THU





                             (Hữu Thỉnh)
I. Mục tiêu:

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- HS chỉ ra được những chi tiết, hình ảnh trong bài thơ Sang thu cho thấy được sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu. Khái quát được giá trị nghệ thuật và nội dung đặc sắc của bài thơ Sang thu.

*HS khá, giỏi:
- HS phân tích được những chi tiết, hình ảnh trong bài thơ Sang thu cho thấy được sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu. Khái quát được giá trị nghệ thuật và nội dung đặc sắc của bài thơ Sang thu.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:  Máy chiếu (Các hình ảnh và chi tiết thơ)
2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra đầu giờ: (3’)
H: Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “Viếng lăng Bác”? Nêu nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ ?
3. Tổ chức các hoạt động học tập
A. HĐ Khởi động (5’) - Thực hiện yêu cầu trong TL/48
GV: Mùa thu là đề tài muôn thưở của các nhà thơ, đã  có rất nhiều bài thơ viết về mùa thu để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc như chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến, "Đây mùa thu tới " của X.Diệu… Nhưng thơ tả thời điểm giao mùa giữa hạ và thu lại rất ít. Vì thế ta càng quý những bài thơ như “Sang thu” của Hữu Thỉnh. Từ mùa hạ chuyển sang mùa thu, thiên nhiên ở miền Bắc vào thu được cảm nhận như thế nào ? 
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ  hình thành kiến thức
GV: Trình chiếu bài thơ, HD đọc và đọc mẫu (giọng nhẹ, nhịp chậm, khoan thai, trầm lắng và thoáng suy tư, ngắt nhịp 3/2, 2/3)

HS: Đọc cả bài 2 lần -> nhận xét

GV: Nhận xét và sửa lỗi đọc cho HS

GV: Trình chiếu chân dung tác giả 

HS: Quan sát, chú ý phần chú thích (*) trong TL/49
H: Nêu một vài nét chính về tác giả?

- Ông đã đạt nhiều giải th​ưởng trong và ngoài nư​ớc.

+ Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ (1976)

+ Giải th​ưởng Hội nhà văn VN (1980, 1995)

+ Giải thư​ởng văn học ASEAN năm 1999.

+ Giải thư​ởng nhà nước năm 2000.

- Trong chiến tranh, ông thường viết về người lính và hiện thực sôi động của chiến tranh; sau chiến tranh, viết về cuộc sống, con người ở nông thôn và về mùa thu.

- Hữu Thỉnh là nhà thơ viết nhiều, viết hay về cuộc sống của con người ở nông thôn và về mùa thu. Nhiều vần thơ thu của ông mang cảm xúc bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong trẻo đang biến chuyển nhẹ nhàng. (Sang thu, Chiều sông Thương)

- Một số tập thơ tiêu biểu của ông: Trường ca biển, Từ chiến hào đến thành phố, Thư mùa đông

H: Em biết gì về hoàn cảnh ra đời và xuất xứ của tác phẩm?

GV: Bài thơ sáng tác 1977, in lần đầu tiên trên báo Văn nghệ, sau đó in lại nhiều lần trong các tập thơ khác. Đây là một trong những mùa Thu đầu tiên của người lính vừa bước ra khỏi chiến tranh cho nên sự bình yên đối với họ là vô cùng quý giá. Những suy nghĩ của người lính từng trải qua một thời trận mạc và cuộc sống khó khăn sau ngày đất nước thống nhất đọng lại trong những vần thơ sang thu lắng sâu cảm xúc. 

H: Bài thơ được làm theo thể thơ nào? Phương thức biểu đạt của bài thơ là gì?
- Phương thức biểu đạt: miêu tả, biểu cảm
H: Chỉ ra mạch cảm xúc của bài thơ? 

- Mạch cảm xúc:

+ Cảm xúc bất ngờ trước cảnh thu sang

+ Sự thay đổi của thiên nhiên, đất trời lúc sang thu 

H: Xác định bố cục của VB? (Gồm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần?)

GV: Trình chiếu bố cục 
- Phần 1 (khổ 1): Tín hiệu báo thu về

- Phần 2 (khổ 2): Quang cảnh đất trời sang thu
- Phần 3 (khổ 3): Biến đổi trong lòng cảnh vật
GV: Chiếu khổ thơ 1.

HS: Đọc khổ thơ

HĐCĐ- 5’ trả lời câu hỏi 2a TL/ 49
Chia sẻ

H: Em hiểu thế nào là “hương ổi - phả vào trong gió se”? “Phả” ở đây có nghĩa là gì? Từ “phả” có thể thay thế bằng từ nào? Tại sao tác giả lại dùng từ “phả”?
- Phả: lan toả, bao trùm cả không gian.

-> Hương ổi lan toả vào không gian, phả vào trong gió. 

- Gió se: làn gió nhẹ, gợi cảm giác lành lạnh đầu thu. 

- Phả -> thổi, đưa, bay, lan, tan … 

- Từ phả: gợi sự chuyển động của s/v, gợi sự lan toả, lắng dịu, nhẹ, gây được cái đột ngột, bất ngờ, mới.

H: Theo em, trong rất nhiều hình ảnh đặc trưng của mùa thu, vì sao t/g lại cảm nhận thu về từ hương ổi? 

- Hương vị gần gũi, quen thuộc, ngọt ngào của mùa thu nơi làng quê thôn dã vùng đồng bằng Bắc Bộ

GVMR: Nhà thơ Hữu Thỉnh từng tâm sự: “Với tôi, thậm chí là với nhiều người khác không làm thơ thì mùi hương đó gợi nhớ đến tuổi ấu thơ, gợi nhớ đến buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình, một con đò lững lờ trôi, những đàn trâu bò no cỏ giỡn đùa nhau và những đứa trẻ ẩn hiện trong triền ổi chín ven sông... Nó giống như mùi bờ bãi, mùi con trẻ... Hương ổi tự nó xộc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta. Mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành quý giá vì nó đã trở thành chiếc chìa khóa vàng mở thẳng vào tâm hồn mỗi người, có khi là cả một thế hệ...”.
H: Em hiểu thế nào là “sương - chùng chình”? T/g đã s/d NT gì? Em có n/x gì về cách cảm nhận thu về của t/g?

- Chùng chình: cố ý chậm lại

-> Làn s​ương đầu thu giăng mắc nhẹ nhàng, chuyển động chầm chậm nơi đường thôn ngõ xóm. Dường như làn sương cố ý chậm lại, chuyển mình duyên dáng vào thu.

GV: Nhà thơ chợt nhận ra tín hiệu của sự chuyển mùa từ ngọn gió se mang theo hương ổi đang vào độ chín. Đặc biệt làn s​ương như​ có tâm hồn, chuyển động một cách thong thả, chậm rãi như​ muốn tận hưởng những khoảnh khắc chớm thu đầy quyến rũ.

H: Tâm trạng của thi nhân khi nhận ra các tín hiệu đó được diễn tả qua từ ngữ nào? Các từ ngữ đó thể hiện cảm xúc, tâm trạng gì của tác giả? 

+ Bỗng : Bất ngờ, ngạc nhiên, ngỡ ngàng.

+ Hình nh​ư : Sự phỏng đoán nửa tin, nửa ngờ 

GV: Hương ổi phả vào gió se lạnh, làm thức dậy cả không gian vườn ngõ. Hương ổi trở thành mùi hương của mùa thu làng quê Việt Nam. Nhà thơ thật tinh tế cảm nhận phút giao mùa nơi thôn dã. Thu đã đến nhưng chưa đến hẳn. Điều đó được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Hình như không chỉ là từ dùng để hỏi mà để xác nhận cảm xúc - phút giao mùa của tự nhiên đã nhìn thấy cảm thấy rồi mà vẫn sững sờ đến khó tin. Và phút giao mùa ngày càng rõ hơn ở những khổ thơ tiếp. 

GV: Chiếu khổ thơ 2.

HS: Đọc 

HS HĐCN- 3’ : Sau những tín hiệu đầu tiên của sự chuyển mùa nhà thơ tiếp tục cảm nhận về sự thay đổi của thiên nhiên qua những hình ảnh nào? Tác giả đã sử dụng biện pháp NT gì?Phân tích sự cảm nhận tinh tế của tác giả qua các h/ả đó.  ( Gợi ý nếu cần: Em hiểu ntn về h/a’ “sông - dềnh dàng”, “chim - vội vã”, h/a’ “đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu? Cụm từ “vắt nửa mình” gợi ra 1 dáng vẻ, tư thế như thế nào? Có thật có 1 đám mây như thế không?...)
Báo cáo, chia sẻ
+ Sông: dềnh dàng

 + Chim: vội vã

- Dòng sông êm đềm, lững lờ trôi, chậm chạp, thong thả gợi lên vẻ êm dịu, bình yên của bức tranh thiên nhiên. 

- Những cánh chim bắt đầu hối hả, khẩn trương, vội vã hơn

-> NT: từ láy, nhân hoá, hình ảnh đối lập
+ Đám mây mùa hạ: vắt nửa mình sang thu
- Câu thơ gợi hình ảnh một đám mây mỏng, nhẹ, kéo dài - một vẻ đẹp của đất trời bắt đầu sang thu. Đám mây đó dường như là của mùa hạ còn sót lại trên bầu trời bắt đầu trong xanh của mùa thu. 

- Cụm từ “vắt nửa mình” gợi ra 1 dáng vẻ, tư thế một nửa ở bên này một nửa ở bên kia (một nửa ở bên mùa hạ, một nửa ở bên mùa thu) 

- Sự thật không hề có một đám mây nào như thế. Vì làm sao có sự phân chia rạch ròi, mắt nhìn thấy được trên bầu trời về sự chuyển mùa. 

GV: Đám mây dường như còn lưu luyến với mùa hạ và ngập ngừng đón nhận mùa thu. Đ¸m mây chính là nhịp cầu của sự  giao mùa. Nhà thơ đã lấy sự vận động của không gian để miêu tả sự vận động của thời gian.  
GV: Hình ảnh "đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu" là sự liên tưởng độc đáo, thú vị nối mùa hạ với mùa thu thật đẹp: ranh giới giữa mùa hạ - thu trở nên mơ hồ. 

H: Em có nhận xét gì về quang cảnh đất trời  sang thu qua cảm nhận của nhà thơ? 

- Quang cảnh đất trời sang thu nhẹ nhàng mà rõ nét.

GV: Thu về làm cho bao cảnh vật đổi thay và đám mây cũng khác lạ. Cái tài của Hữu Thỉnh là đã dùng không gian để vẽ thời gian. Nhịp cầu mỏng manh của thời gian được t/g’ quan sát và cảm nhận bằng cả tâm hồn.
-> Hai khổ thơ đầu gợi lên cảnh mùa thu yên bình, êm ả của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

GV: Chiếu khổ thơ 3.

HS: Đọc 

H: Thiên nhiên sang thu còn được t/g’ gợi tả bằng những hình ảnh nào ở khổ thơ thứ 3? Em hiểu thế nào là“nắng - vẫn còn, mưa - đã vơi,  sấm - cũng bớt”? Tác giả sử dụng BPNT gì? TD?
- Nắng cuối hạ vẫn còn nồng, còn sáng nhưng nhạt dần, không còn gay gắt, chói chang nữa.

- Lúc này cũng bớt đi những tiếng sấm cùng những cơn rào bất ngờ mà mùa hạ thường có.

-> Hạ nhạt dần. 

GV: Vẫn là nắng, sấm, mưa thi liệu đặc trưng của mùa hạ nhưng với độ nhạt dần. Sự phân hoá giữa hai mùa là đường ranh giới hêt sức mong manh. Với các từ: vẫn còn, đã vơi dần, cũng bớt, thi sĩ như đo đếm được độ đậm nhạt của nắng, khối lượng của mưa thu.

 “hàng cây đứng tuổi” ? 

- Thu về, hàng cây cũng trưởng thành, cứng cáp hơn, không còn bị giật mình, bất ngờ bởi tiếng sấm.

H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả ? Từ đó bức tranh thu được cảm nhận ntn ?
HS: HCĐ 4’ - Có ý kiến cho rằng, hai câu thơ cuối của bài thơ vừa có ý nghĩa tả thực vừa mang hàm ý sâu xa. Em có đồng ý với ý kiến đó không?  Vì sao?( Dựa vào gợi ý CH d TL/63) 
HS báo cáo chia sẻ

GV: Nhận xét, trình chiếu kết luận và lời tâm sự của nhà thơ Hữu Thỉnh. 

- Tả thực: Tiếng sấm gắn với những cơn dông mùa hạ đã bớt đi, hàng cây không còn bị giật mình, bất ngờ bởi tiếng sấm.

- Ẩn dụ: 

+ Sấm: những tác động bất thường của ngoại cảnh, cuộc đời.

+ Hàng cây đứng tuổi: con người từng trải, có nhiều kinh nghiệm và vốn sống.
H: Qua đó nhà thơ muốn diễn tả suy ngẫm gì về con người và cuộc đời?
GV: Câu thơ không chỉ tả cảnh sang thu mà còn chất chứa những trải nghiệm của con người về cuộc sống. Những suy tư đó của tác giả có lẽ đã góp phần làm cho “Sang thu” trở nên giàu ý nghĩa. Đặt bài thơ vào hoàn cảnh đất nước vừa rời khỏi thời kì chiến tranh, nhà thơ HT cũng từng chiến đấu ở chiến trường về, thì ý nghĩa triết lí càng sâu sắc.
H : Nét nghệ thuật đặc sắc của bài thơ này là gì? 
H: Bài thơ đem đến cho em cảm nhận nh​ư thế nào về thời điểm giao mùa từ hạ sang thu và về thi sĩ – nhân vật trữ tình trong “Sang thu”? 
GVKL: Sang thu là khúc giao mùa nhẹ nhàng, thơ mộng mà cũng thầm thì triết lí đã nối tiếp hành trình thơ thu DT, góp một tiếng thơ đằm thắm về mùa thu quê hương, đem đến cho thế hệ trẻ TY đất nước qua nét thu đẹp VN.

H. Bài thơ có ý nghĩa như thế nào?

* Bài thơ thể hiện những cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa.


	I. Đọc và thảo luận chú thích
1. Tác giả

- Nguyễn Hữu Thỉnh là nhà thơ quân đội trưởng thành trong k/c chống Mĩ.

- Phong cách thơ: thiết tha, nhỏ nhẹ, sâu lắng.
2. Tác phẩm

- Sáng tác năm 1977, in trong tập "Từ chiến hào thành phố". 

- Thể thơ: 5 chữ.

- PTBĐ: miêu tả, biểu cảm.
II. Bố cục: 3 phần
III. Tìm hiểu văn bản
1. Tín hiệu báo thu về
- Hình ảnh: 

+ Hương ổi - phả (khứu giác) 
+ Gió - se (xúc giác) 
+ Sương - chùng chình (thị giác) 
- Với NT nhân hoá, từ láy gợi tả, hình ảnh giản dị, đặc sắc cho thấy t/g cảm nhận thu về bằng nhiều giác quan vừa cụ thể vừa tinh tế, qua những hình ảnh gần gũi, quen thuộc của làng quê. 
- Tâm trạng:

+ Bỗng 

+ Hình nh​ư 

- Từ“Bỗng” và “hình như” diễn tả tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến của nhà thơ khi chợt nhận ra các tín hiệu của sự chuyển mùa.
2. Quang cảnh đất trời sang thu

 + Sông: dềnh dàng

 + Chim: vội vã

 + Đám mây mùa hạ: vắt nửa mình sang thu

- Với NT nhân hoá, từ láy, hình ảnh đối lập, liên tưởng độc đáo, thú vị cho thấy dấu hiệu mùa thu rõ rệt hơn, vạn vật đang chuyển mình sang thu nhẹ nhàng mà rõ nét trong cảm nhận tinh tế của nhà thơ.  
3. Biến đổi trong lòng cảnh vật 

- Cảnh : 

+ nắng - vẫn còn
+ mưa - đã vơi 

+ sấm - cũng bớt 
+ hàng cây - đứng tuổi
- Với NT tả thực, nhân hoá, từ ngữ chọn lọc cho thấy hạ nhạt dần, thu đậm nét. Cảnh vật đất trời chuyển mình rõ rệt vào thu. 

Từ hình ảnh có giá trị thực về hiện tượng thiên nhiên, tác giả gửi gắm suy ngẫm của mình: khi con người đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

III. Tổng kết
1. NT:
- Hình ảnh trong sáng, giàu sức biểu cảm, gợi suy t​ưởng.

- Biện pháp tu từ: ẩn dụ, nhân hoá.

- Từ láy gợi hình, gợi cảm.

2. ND:
- Thiên nhiên ở thời điểm giao mùa có những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt.

- Nhà thơ có cảm nhận tinh tế, tấm lòng thiết tha, trân trọng vẻ đẹp của quê hư​ơng xứ sở cùng với những suy ngẫm sâu lắng về con ngư​ời, cuộc đời.




4. Củng cố 
H: Theo em đây là bài thơ tả cảnh hay tả tình? Tại sao?

GV: Cho HS làm bài tập trắc nghiệm, k/q nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, kết hợp trình chiếu. 
5. H​ướng dẫn học bài (1’)
- Bài cũ: 

+ Học thuộc lòng bài thơ, phần ghi nhớ và các nội dung đã phân tích. 

+ Sưu tầm thêm một vài đoạn thơ, bài thơ viết về mùa thu, cảm nhận để thấy được nét đặc sắc của mỗi bài. 
- Bài mới:  Chuẩn bị : Nghĩa tường minh và hàm ý
Rút kinh nghiệm :

                           …………………………………….//………………………………………
Ngày soạn: ...................
Ngày giảng:..................
Tiết 113
NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
I. Mục tiêu:

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

Phân biệt được nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý. Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hàng ngày.
*HS khá, giỏi:

- Hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm . Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu. Biết sử dụng hàm ý trong giao tiếp hàng ngày.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:  Máy chiếu (Các hình ảnh và chi tiết thơ)
2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
1. Ổn định tổ chức


2. Kiểm tra đầu giờ: (3’)

H:Thế nào là thành phần biệt lập phụ chú, thành phần gọi đáp? Lấy VD minh họa?
3. Tổ chức các hoạt động học tập
A. HĐ Khởi động. GV chiếu 1 số câu ca dao: + Hỡi cô cắt cỏ bên sông

                                                                            Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây









Sang đây anh mắm cổ tay








Anh hỏi câu này: có lấy anh không?








     + Ước gì sông rộng một gang








Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi

H. Nhân vật trữ tình trong mỗi bài ca dao trên muốn nói điều gì? Nhận xét về cách bày tỏ tình cảm đó.( 1. Lời tỏ tình trực tiếp của chàng trai với cô gái. 2. Lời bày tỏ ước mơ trong tình yêu đôi lứa rất tha thiết và mãnh liệt của cô gái được bộc lộ gián tiếp...) 
GV: Trong cuộc sống hàng ngày để diễn đạt những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân có khi ta nói ra trực tiếp điều muốn nói. Song trong một số hoàn cảnh, tình huống nhất định ta lại không diễn đạt điều muốn nói một cách trực tiếp bằng những từ ngữ trong lời nói mà người nghe chỉ có thể suy ra qua câu nói, từ ngữ ấy.... Để hiểu rõ hơn về hai cách diễn đạt trên, chúng ta vào tìm hiểu bài học hôm  nay.

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ Hình thành kiến thức 

GV: Trình chiếu đoạn trích trong TL/50

HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập

HS HĐCĐ- 5’ trả lời CH a 1,2/TL 50

Chia sẻ, KL

Tiếc quá, chỉ còn có 5 phút nữa là phải chia tay.

- Tiếc quá không còn đủ thời gian để trò chuyện.

- Thế là tôi lại phải thui thủi một mình.

- Giá mà ông và cô ở lại thêm một thời gian nữa thì hay biết bao. 

-> Anh thanh niên không muốn nói thẳng điều đó có thể vì ngại ngùng hoặc vì muốn che dấu tình cảm của mình.

GVKL:  Câu văn trên là có hàm ý

GVKL: Câu văn trên là nghĩa tường minh

H: Qua phân tích BT, em hiểu thế nào là nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý?
HS: Đọc KL

GV: Nhấn mạnh và nhắc sâu kiến thức 

HS HĐCN- 3’ trả lời CH b1,2/TL 50

Chia sẻ, KL

- Cô gái định kín đáo để khăn lại làm kỉ vật cho người thanh niên thế mà anh lại quá thật thà tưởng cô bỏ quên, nên gọi cô lại để trả lại. 
GV: Qua các từ ngữ này có thể thấy cô gái đang bối rối đến vụng về vì ngượng. Cô ngượng vì định kín đáo để khăn lại làm kỉ vật cho người thanh niên thế mà anh lại quá thật thà tưởng cô bỏ quên, nên gọi cô lại để trả lại. Cô ngượng với anh thanh niên thì ít (thật thà đến quá vụng về) mà cô ngượng với ông họa sĩ già dày dạn kinh nghiệm kia nhiều hơn, đến mức "mặt đỏ ửng" - ngượng đỏ chín mặt.

*Lưu ý: Hàm ý có 2 đặc tính:

+ Hàm ý có thể giải đoán được: Người nghe có năng lực thì có thể đoán ra hàm ý trong lời nói có chứa hàm ý.       

+ Hàm ý có thể chối bỏ được: Người nói luôn chối bỏ họ không thông báo hàm ý nào đó trong lời nói của mình, tức là người nói có thể không chịu trách nhiệm về hàm ý chứa trong lời nói của chính họ.

*Bài tập nhanh: 

   Có 5 người bạn đi xem hát, trong đó A và B phải chuẩn bị vé cho cả nhóm.

 A: Mua được vé chưa? 

 B: Mua rồi.

 B: Mua được 3 vé rồi. 

H: Câu TL nào của B có hàm ý? (C2)

(Câu  thông báo số vé mua được là 3, nhưng số vé cần là 5. A tự suy ra 2 vé chưa mua được, mà không cần B phải nói "còn thiếu 2 vé". Như vậy, lời nói của B có chứa hàm ý, B đã nói "còn 2 vé chưa mua được" bằng hàm ý.

GV lưu ý: hàm ý kiểu như BT trên được nhiều người dùng một cách phổ biến trong những tình huống tương tự -> được gọi là kiểu hàm ý dùng chung hay hàm ý thông dụng. GV giới thiệu kiểu hàm ý dùng riêng theo tình huống trong SGV.80

GV: Cho HS tìm ví dụ về hàm ý -> NX, chữa, lấy thêm một số VD. 

HSHĐCN- 4’ trả lời CH c,d/TL 50

Chia sẻ, KL

HS: Đọc và xác định yêu cầu của bài tập  

HS: Đọc và xác định yêu cầu của bài tập 4 

HS HĐCĐ- 4’ trả lời CH 

Chia sẻ, KL


	I. Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý

1. Bài tập a TL - 50
- Câu: Trời ơi, chỉ còn có năm phút!

-> Tiếc nuối vì thời gian còn ít.

=> Nghĩa hàm ý

- Câu "Cô còn quên chiếc mùi soa đây này"

- Thông báo với cô gái việc cô để quên chiếc khăn mùi soa ở trên bàn.

- Không có ẩn ý,  dễ hiểu.
=> Nghĩa tường minh

2. Kết luận: K/n nghĩa tường minh và hàm ý (TL/50)


Bài b: TL – 50:

 Câu "Nhà hoạ sĩ già tặc lưỡi đứng dậy" Cho thấy nhà hoạ sĩ già chưa muốn chia tay anh thanh niên, cụm từ "tặc lưỡi" giúp ta hiểu điều ấy. 

( Đây là cách dùng "hình ảnh" để diễn đạt ý của ngôn ngữ nghệ thuật.

b. Những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái liên quan đến chiếc mùi xoa: 

- Mặt đỏ ửng: Ngượng ngùng 

- Nhận lại chiếc khăn: hành động không thể khác được vì đó là khăn của cô mà cô đã để quên như lời anh thanh niên nói. 

- Vội quay đi: Lúng túng, bối rối không nói lên lời (quá ngượng)

Bài tập c (TL/50)

- Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá.

- Hàm ý: Ông hoạ sĩ già chưa kịp uống nước chè đấy (vì xe chạy sớm)

Bài tập d. - Câu chứa hàm ý : "Cơm chín rồi" 

-> ND hàm ý: Ông vô ăn cơm đi! (Bé Thu muốn một lần nữa gọi ông Sáu vào ăn cơm)

Bài tập bổ sung
- Câu: Hà, nắng gớm, về nào…

-> Không chứa hàm ý mà là câu nói lảng (nói sang chuyện khác tránh đề tài đang bàn, còn gọi là “Đánh trống lảng”

- Câu: Tôi thấy người ta đồn…

- Không chứa hàm ý mà là câu nói dở dang, bỏ lửng 

= MĐ để diễn tả tâm trạng của ông Hai, bà Hai...


4. Củng cố 

H: Điểm giống và khác nhau giữa nghĩa tường minh và hàm ý?
GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

5. H​ướng dẫn học bài 

- Bài cũ: 

+ Nắm được ND bài, học thuộc ghi nhớ, làm BT.

+ Liên hệ thực tế để s/d hàm ý một cách hợp lí, hiệu quả khi giao tiếp. 
- Dựa vào các hình ảnh, bố cục của bài thơ « Sang thu », viết một đoạn văn diễn tả cảm nhận của Hữu Thỉnh về sự biến chuyển của đất trời lúc sang thu có câu sử dụng hàm ý.
- Bài mới:  Chuẩn bị tiết: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ( Khỏi niệm; cách làm).
* Rút kinh nghiệm sau giờ dạy

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------*****&*****---------------
Ngày giảng:……………………………….    

Tiết 127
Văn bản: NÓI VỚI CON



                               - Y Phương -

*Kiểm tra bài
H: Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “Sang thu”? Phân tích khổ thơ cuối ? 

A. HĐ Khởi động. GV cho HS nghe bài hát về tình cảm của cha với con: Cả nhà thương nhau…Nêu cảm xúc của em khi nghe bài hát đó.
GV: Lòng yêu thương con cái của người cha còn là ước mong con, thế hệ sau nối tiếp, xứng đáng, phát huy truyền thống của tổ tiên, quê hương vốn là một tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam ta suốt bao đời nay. Nhà thơ Y Phương đã khai thác đề tài ấy bằng một cách nói xúc động của riêng mình qua bài thơ "Nói với con". Điều tạo nên cái riêng, độc đáo ấy là gì? 

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ hình thành kiến thức
GV: HD đọc và đọc mẫu ( y/c: Giọng thiết tha, trìu mến, ấm áp, yêu thương, tự hào )
HS: 2 HS đọc ( nhận xét.

GV: Nhận xét, sửa lỗi.

HS: Đọc phần chú thích (*) trong TL/70
H: Nêu một số nét chính về tác giả, tác phẩm?
GV: Trình chiếu chân dung và giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm. 

H: Bài thơ viết theo thể thơ gì? Lời thơ có gì mới lạ so với các bài thơ đã học? 

- Thể thơ tự do, ít vần, gần với lời nói hàng ngày, cách nói của người dân tộc miền núi, mộc mạc, chân thành, h/ả lạ.

H: Xác định p/t biểu đạt của VB? 

- Biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả.
GV: HDHS tìm hiểu chú thích SGK

GV: Mượn lời nói với con, nhà thơ gợi về cội nguồn sinh dưỡng mỗi con người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương mình. 

HĐCĐ- 4’, trả lời CH a/TL/70

HS Chia sẻ, GV KL

Gợi ý :
- Đ1: Con lớn lên trong tình yêu thương, sự nâng đỡ của cha mẹ, trong c/s lao động nên thơ của quê hương.

- Đ2: Lòng tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, về truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy. 

GV: Với bố cục này, BT đi từ t/c’ gia đình mà mở rộng ra t/c’ quê hương, từ những kỉ niệm gần gũi, thiết tha mà nâng lên lẽ sống. Cảm xúc, chủ đề của BT được bộc lộ, dẫn dắt một cách tự nhiên, có tầm khái quát nhưng vẫn thấm thía. 

HS: Đọc đoạn 1 

GV: Trình chiếu khổ thơ
HĐCN- 3’ trả lời CH b/ TL

HS Chia sẻ, GV KL(điệp ngữ, liệt kê, hình ảnh cụ thể; hình ảnh em bé ngây thơ lẫm chẫm tập đi, bi bô tập nói trong vòng tay, trong tình yêu thương, chăm sóc, nâng niu của cha mẹ…)
H. Qua đó gợi tả không khí g/đ ntn? 

GV: Bài thơ mở ra với khung cảnh gia đình ấm cúng, đầy ắp giọng nói tiếng cười. Khung cảnh ấy đẹp như 1 bức tranh: hình ảnh em bé ngây thơ lẫm chẫm tập đi, bi bô tập nói trong vòng tay, trong tình yêu thương, chăm sóc, nâng niu của cha mẹ; hình ảnh cha mẹ giang rộng vòng tay, chăm chút từng bước đi, từng nụ cười, tiếng nói của con. Gia đình chính là cái nôi êm ái, tổ ấm để con sống, lớn khôn và trường thành. Đó là không khí thường thấy trong các gia đình hạnh phúc. 

H: Qua việc gợi tả một mái ấm gia đình hạnh phúc, người cha muốn nói với con điều gì? Vì sao lời đầu tiên cha nói với con lại là điều đó?
H: Tình cảm quê hương, làng xóm được tác giả gợi tả qua những câu thơ nào? 

H: Em hiểu thế nào là “người đồng mình”? Cách nói “người đồng mình yêu lắm” có gì độc đáo?
- "Người đồng mình": là người miền mình, người vùng mình, là những người cùng sống trên 1 miền đất, cùng quê hương, cùng 1 dân tộc. 
- Cách nói mộc mạc, chân thành, chất phác mang tính địa phương của dân tộc Tày nhưng giàu sức biểu cảm. 

H: Em hiểu thế nào là “Đan lờ cài nan hoa/ Vách nhà ken câu hát” ? Động từ đan, cài, ken ngoài ý nghĩa tả thực còn gợi lên điều gì? 

- Đan lờ để bắt cá, dưói bàn tay của người Tày, những nan trúc, nan tre đã trở thành "nan hoa". Vách nhà ko chỉ ken bằng gỗ mà còn được ken bằng "câu hát". 

- Động từ đan, cài, ken: vừa miêu tả cụ thể vừa nói lên sự gắn bó, quấn quýt. 

GVMR: Nhà thơ từng nói “vách nhà ken câu hát” là yếu tố văn hóa phi vật thể. Người con trai ngồi ngoài vách. Người con gái ở bên trong vách. Họ hát cho nhau nghe. Hát tràn đêm đến sáng bạch. Câu thơ còn gợi lên những điệu hát then, hát lượn của người dân tộc Tày. Bởi thế, bức vách ở đây không chỉ là một bức vách cụ thể nữa mà nó đã trở thành một chủ thể văn hóa.

H: Những hình ảnh đó gợi về một cuộc sống như thế nào?

H: Em hiểu thế nào là “Rừng cho hoa/ Con đường cho những tấm lòng”?
- Rừng đâu chỉ cho nhiều gỗ quý, lâm sản mà còn cho hoa. Và con đường đâu chỉ để đi mà nó còn cho "những tấm lòng" nhân hậu, bao dung, nghĩa tình. 

H: Hai câu thơ cho em cảm nhận được vẻ đẹp nào của rừng núi quê hương? 

GV:  Hoa: Vẻ đẹp thiên nhiên

         Tấm lòng: Vẻ đẹp tình nghĩa

-> Những vẻ đẹp đó tự nguyện, sẵn có nơi đây. Câu thơ gợi ra những cánh rừng hoa ban trắng bạt ngàn, gợi ra cuộc sống đẹp, giản dị, chứa chan tình yêu thương của “người đồng mình”. 

H: Tại sao nói với con tác giả còn nói về ngày cưới của cha mẹ là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời? Chi tiết này gợi lên một cuộc sống như thế nào ở quê hương?
- Con người yêu thương nhau trong sáng và hạnh phúc.

H: Từ đó, em cảm nhận điều người cha muốn nói với con là gì?

GV: Nghệ thuật điệp ngữ, cách nói đặc trưng của người miền núi cho thấy con sinh ra và lớn lên trong:

+ Gia đình đầm ấm, hạnh phúc
+ Cuộc sống tinh thần và cuộc sống lao động nên thơ của quê hương

+ Môi trường thiên nhiên tươi đẹp 

-> Muốn con khắc ghi tình cảm cội nguồn

GV: Trình chiếu khổ 2
HS: Chú ý phần 2

GV: Trình chiếu đoạn thơ.

H: Nhận xét của em về không gian, đất đai quê hương? Gợi ra c/s ntn?
- Không gian rộng rãi. Đất đai cằn cỗi, hiểm trở.
HĐN- 7’ Trả lời CH d/TL- 70
Báo cáo, chia sẻ

- Mạnh mẽ, bền bỉ
- Chân chất, khoẻ mạnh, giàu chí khí, niềm tin.

- Tự chủ trong cuộc sống.

+ Điều cha muốn nhất ở con:

- Con người không nhỏ bé.

- Có khí phách, ý chí vươn lên trong cuộc sống gian khó.

- Không được khác đi, không đánh mất mình.

HS HĐCĐ- 4’ trả lời CH e/TL 70
Chia sẻ, KL

- Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình, thiết tha, trìu mến (lời gọi mang ngữ điệu cảm thán "người…con ơi", ở những lời tâm tình, dặn dò"dẫu làm sao thì cha vẫn muốn…Chẳng mấy ai…", "Con ơi…nghe con")

- XD các h/ả cụ thể mà có tính khái quát, mộc mạc mà vẫn giầu chất thơ

- Bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên

H: Qua đó, em cảm nhận ntn về tình cảm của người cha đối với con trong bài thơ? Điều người cha muốn truyền cho con qua những lời thơ này là gì? 

H: Qua những lời nói với con tình cảm nào của người cha được bộc lộ đối với quê hương?
-Thương quê hương gian lao vất vả

-Tự hào về khí phách và ý trí.

-Yêu quý bản sắc văn hoá riêng của dân tộc

-Hi vọng thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống...

H: Nêu cảm xúc suy nghĩ của mình khi nghe lời cha nói với con?( Liên hệ, mở rộng...)
	I. Đọc và thảo luận chú thích

a. Tác giả
- Y Phương là người dân tộc Tày, quê Cao Bằng

- Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi.
b.Tác phẩm

- Viết năm 1980, in trong tập "Thơ Việt Nam 1945- 1985"

- Thể loại: thơ tự do

II. Tìm hiểu văn bản

1. Bố cục 
- 2 phần:
+ Phần 1: "Từ đầu...đẹp nhất trên đời" 

-> Nói với con về tình cảm cội nguồn.

+ Phần 2: Còn lại -> Nói với con về sức sống bền bỉ, mãnh liệt của quê hương.

2. Nói với con về tình cảm cội nguồn
      " Chân phải bước tới cha

         Chân  trái  bước tới mẹ

         Một bước chạm tiếng nói
         Hai bước tới tiếng cười…"

- Gợi tả không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt. Từng bước đi, tiếng nói cười của con đều được cha mẹ chăm sóc, vui mừng đón nhận.

=> NT điệp ngữ, liệt kê, hình ảnh cụ thể.  Tác giả muốn nhắc nhở con về tình cảm ruột thịt, cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người.
        "Người đồng mình yêu lắm con ơi

         Đan lờ cài nan hoa

         Vách nhà ken câu hát

-> Với giọng điệu thiết tha trìu mến, từ ngữ cảm thán, cách nói đặc trưng của người miền núi. Gợi lên cuộc sống lao động cần cù và tươi vui của “người đồng mình”.
Rừng cho hoa

         Con đường cho những tấm lòng"
-> Rừng núi quê hương thật thơ mộng và nghĩa tình. Thiên nhiên ấy đã che chở, đã nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn, lối sống. 
=> Con được trưởng thành trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình của quê hương.

2. Nói với con về sức sống bền bỉ, mãnh liệt của quê hương

" Cao đo nỗi buồn

   Xa nuôi chí lớn

   Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

   Sống … không chê thung nghèo khó

  …

    Không lo cực nhọc"

- Người đồng mình vất vả mà mạnh mẽ khoáng đạt, bền bỉ gắn bó với quê hương dẫu còn cực nhọc, nghèo đói.

- Cha mong muốn con sống phải có nghĩa tình, thuỷ chung với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí, niềm tin của mình.

  " Người đồng mình thô da thô thịt

   Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

    …

    Còn quê hương thì làm phong tục:"

- Người đồng mình mộc mạc nhưng giàu chí khí, niềm tin, họ đã làm nên quê hương với truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp.

"Con ơi tuy thô da thô thịt

        ……

 Nghe con"

- Cha mong muốn con biết tự hào với truyền thống quê hương, dặn dò con cần tự tin mà vững bước trên đường đời.

III. Tổng kết

- NT: Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình, thiết tha, trìu mến; XD các h/ả vừa cụ thể vừa khái quát, mộc mạc mà vẫn giầu chất thơ

- ND: Tình cảm yêu thương, trìu mến, thiết tha và niềm tin tưởng của người cha đối với con. Đồng thời người cha muốn truyền cho con lòng tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, về truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm tự tin khi bước vào đời.




*  Củng cố- H​ướng dẫn học bài 
+ H: Bài thơ gợi nhắc và củng cố cho chúng ta những tình cảm gì? 

         GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 
+ Học thuộc lòng và tập đọc diễn cảm bài thơ.

+ Phân tích, cảm thụ những hình ảnh thơ độc đáo, giàu ý nghĩa trong bài. 

- Bài mới:  Chuẩn bị tiết Nghĩa tường minh và hàm ý( trả lời CH trong TL)
**************************************

Ngày soạn:......................

Ngày giảng:.................................
Tiết 115,116
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.
I. Mục tiêu: (KHGD) 
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: giáo án
2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. PP – Kĩ thuật:
- Vấn đáp, đàm thoại
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra đầu giờ 
H: Thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? Hãy nêu những yêu cầu cần đạt trong bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích?
- GV KT sự chuẩn bị của HS.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
*A. Khởi động: GV cho HS nghe bài hát “Mùa xuân nho nhỏ.”
GV: Trước những bài thơ hay nhạc sĩ thường dùng nốt nhạc gửi gắm cảm xúc của mình còn khi dùng ngôn từ để đánh giá, phân tích những bài thơ, đoạn thơ đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào?...
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ Hình thành kiến thức 

HS: Đọc văn bản 

HS HĐCN- 5’ trả lời ý 1,2 /TL. 52
Báo cáo, chia sẻ

GV KL trình chiếu hệ thống luận điểm, luận luận cứ.

- Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong đó, hình ảnh nào cũng thật gợi cảm, thật đáng yêu.

- Hình ảnh mùa xuân rạo rực của thiên nhiên, đất nước trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ.

- Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng được hoà nhập, được dâng hiến của nhà thơ và được nối kết tự nhiên với hình ảnh mùa xuân thiên nhiên, đất nước

HĐCN CS 1 phút.
H. Chỉ ra bố cục 3 phần? Nêu nội dung của từng phần?

- Mở bài: Từ đầu…đáng trân trọng ->  Giới thiệu bài thơ, bước đầu đánh giá, khái quát cảm xúc.

- Thân bài: Tiếp....của mùa xuân -> Triển khai các luận điểm bằng cách trình bày sự cảm nhận, đánh giá cụ thể những đặc sắc  nổi bật về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.

- Kết bài: Phần còn lại ->  Khái quát giá trị, ý nghĩa bài thơ.

- Giữa các phần có sự liên kết tự nhiên về ý và về diễn đạt.

H. Cách diễn đạt trong từng đoạn của VB có làm nổi bật được luận điểm không?

GV: Cách dẫn dắt vấn đề hợp lý: bắt đầu từ mùa xuân của thiên nhiên, đất nước đến những rung cảm rạo rực trẻ trung trước mùa xuân nói chung và ước nguyện chân thành của nhà thơ.

- Cách phân tích hợp lý: bắt đầu từ mùa xuân trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa đến việc phân tích các hình ảnh cụ thể.
- Cách tổng kết, khái quát có sức thuyết phục

HĐCN 2p, yêu cầu (2) trang 52
HS: §äc lại KL/ TL 

GV: Khắc sâu kiến thức

HS: Đọc thầm lần lượt 8 đề TL.

GV: Trình chiếu các đề bài

HS: HĐCN- 3’ trả lời 2 ý /TL. 53
Báo cáo, chia sẻ

GV KL
-> Sự khác biệt này chỉ ở sắc thái, không phải ở các kiểu bài khác nhau.

- Với đề bài không có lệnh, người viết bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề được nêu ra trong bài.

- Về thực chất đề 4,7 đã có những chỉ định ngầm là yêu cầu nghị luận về hình tượng người chiến sĩ lái xe và những đặc sắc trong bài thơ Viếng Lăng Bác.

H: Qua việc phân tích các đề bài ở trên, em rút ra nhận xét gì về đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?
GV: Chúng ta đã xác định được đúng yêu cầu của đề bài, hiểu rõ những điều kiện cần có về tri  thức, kĩ năng đối với mỗi đề. Vậy cách làm bài nh​ư thế nào? Các bước cụ thể ra sao?

GV: Tìm hiểu đề: Đọc kĩ đề bài để xác định vấn đề nghị luận và cách thức nghị luận
HSHĐCN 2p, CS.
GV: 
- Tìm ý : Đặt câu hỏi tìm những giá trị nội dung và  nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.
HĐ cặp đôi 2p, CS
H. Cảm xúc của nhà thơ trước lăng Bác được thể hiện qua những hình ảnh nào?

H. Tác giả sử dụng BPNT gì? Tác dụng?

GV nx, chốt.

- Hình ảnh hàng tre, mặt trời, dòng người
- NT: Nhân hóa, ẩn dụ.

- ND: Niềm xúc động của nhà thơ khi đứng trước lăng Bác.
GV: Trình chiếu dàn ý TL
HS H§CN - 5p, Lập dàn ý cho đề bài trên?
Chia sẻ, GVKL
HS HĐCN- 3p điền từ thích hợp vào bố cục bài NL 
H. Nhận xét dàn ý của bài văn NL về một đoạn thơ, bài thơ? (Có mấy phần? Nhiệm vụ của mỗi phần?)

H: Các phần các ý được sắp xếp và liên kết với nhau như thế nào?
HS: HĐCĐ- 4’ trả lời ý 4 /TL. 54
Báo cáo, chia sẻ

GV KL: Ngôn ngữ thơ thường cô đọng, xúc tích;  lời ít, ý nhiều; có vần nhịp; thường bộc lộ tâm trạng của nhân vật trữ tình...
H: Bài NL về đoan thơ, bài thơ được làm theo mấy bước? Nêu dàn ý chung của kiểu bài này? 

GV khắc sâu KT cho HS

Ngày giảng:.......................................... 

Tiết 123

* KT đầu giờ:
H. Thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ? Cách làm bài NL về một đoạn thơ, bài thơ?
C. HĐ Hướng dẫn luyện tập 

HS: Đọc bài tập a/TL.57
GV: HDHS làm chú ý nội dung cảm xúc của khổ thơ; đặc sắc trong h/ảnh, ngôn từ
-> Ycầu HS lập dàn ý chi tiết cho bài thơ.

- Nội dung cảm xúc của khổ thơ: Tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ khi nhận ra các tín hiệu của sự chuyển mùa từ hạ sang thu.

- Cảm xúc của nhà thơ được gợi lên từ hương vị, đặc điểm của thiên nhiên: hương ổi, sương chùng chình, gió se.

- Sự đặc sắc trong h/ảnh, ngôn từ thông qua những từ: bỗng, hình như, phả, BPNT nhân hóa -> Sự đột ngột, bất ngờ, ngỡ ngàng của tác giả…
-> Mùa thu được kết hợp bởi sự tổng hòa của những giác quan; vừa khái quát, vừa cụ thể , vừa giầu sức gợi cảm

	I. Tìm hiểu bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

1. Bài tập (TL.51) 

Văn bản: 

Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời.

a) Vấn đề nghị luận: Tình yêu thiên nhiên và ước nguyện cống hiến của nhà thơ Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”.
b) Các luận điểm trong bài:

- Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa.

- Cảm xúc thiết tha của nhà thơ trước những hình ảnh tiêu biểu của mùa xuân.
- Ước nguyện chân thành của nhà thơ.
Người viết đã chọn giảng, bình các câu thơ, hình ảnh đặc sắc, phân tích giọng điệu trữ tình, kết cấu của bài thơ (luận cứ).
c) Bố cục văn bản: 3 phần

- Bố cục chặt chẽ, cân đối, hợp lÝ, có đầy đủ 3 phần: MB, TB, KB. 

d) Nhận xét cách diễn đạt

-> Nổi bật các luận điểm.

2. Kết luận
- ….nhận xét, đánh giá…
- ….ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu…

- ….rung động chân thành …
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
1. Đề bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

a. Bài tập (TL.53,54)

* Cấu tạo đề:

                            Nêu y/c - chỉ định p2 NL

- Gồm 3 phần      Nêu VĐ nghị luận

                            Nêu đối tượng NL

*Giống nhau: Đều yêu cầu nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

* Khác nhau:

- Các đề 4,7 không kèm theo lệnh.

- Các đề 1,2,3,5,6,8 có kèm theo lệnh cụ thể 

+ Cảm nhận: Yêu cầu nghị luận trên cơ sở cảm thụ của người viết.

+ Suy nghĩ: Yêu cầu nghị luận nhấn mạnh tới nhận định, đánh giá của người viết.

+ Phân tích: Nghiêng về phương pháp nghị luận.

2. Các bước làm bài

Đề bài: Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.
a, Tìm hiểu đề:

- Vấn đề nghị luận: Cảm xúc trước lăng.

- Phương pháp NL: phân tích

- Đối tượng NL: hai khổ thơ đầu bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương 
b, Tìm ý
c, Dàn ý

b. Lập dàn bài (TL/54)

*Mở bài 

- Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ.

- Nêu nhận xét, đánh giá khái quát về bài thơ, đoạn thơ.

(Nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.)

*Thân bài:

- Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

*Kết bài: 

- Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

c. Viết bài 

- Viết theo dàn ý, chú ý cách dẫn dắt, chuyển ý giữa các luận điểm.
d. Đọc lại và sửa chữa 

III. Luyện tập

Bài tập a: TL.57

1. Mở bài: 

- Giới thiệu: Đề tài mùa thu trong thi ca và "Sang thu" của Hữu Thỉnh. 

- Nêu vấn đề: 

+ Nội dung của bài thơ: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ nét qua sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ.

+ Giới hạn vị trí và nội dung khổ thơ đầu: tín hiệu báo thu về và tâm trạng của tác  giả. 

 - Chép khổ thơ.

2. Thân bài: Suy nghĩ, đánh giá về nội dung, nghệ thuật của khổ 1. 

* Cảnh sang thu của đất trời:

- Nội dung: Tín hiệu thu sang nhẹ nhàng, mơ hồ.

- Nghệ thuật: 

+ Hình ảnh chọn lọc, giản dị, gần gũi: "hương ổi", "gió", "sương". 

+ Từ láy gợi tả, biểu cảm, nghệ thuật nhân hóa: "phả", "se", "chùng chình".

* Cảm xúc của nhà thơ: 

- Nghệ thuật: từ ngữ gợi tả, biểu cảm "bỗng", "hình như“.

- Nội dung: Tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng, xao xuyến của nhà thơ.

3. Kết bài: Tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa của khổ 1.

- Nội dung: Đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt.

- Nghệ thuật: Cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm


4. Củng cố.    H: Thế nào là nghị luận về đoạn thơ, bài thơ? 
                      GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

5. H​ướng dẫn học bài
- Bài cũ: + Nắm được ND bài, học thuộc ghi nhớ, làm lập dàn ý BT b/TL.55.
+ Đọc lại bài « « Khát vọng hòa nhập và dâng hiến cho đờiddowifHayx suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác về bài thơ « Mùa xuân nho nhỏ ».
               + Dựa vào dàn ý đã lập, viết bài nghị luận về một đoạn thơ hoặc bài thơ. 

- Bài mới:  Chuẩn bị soạn bài : Nói với con
******************************************
Ngày soạn:......................

Ngày giảng:.................................
Tiết 114, 115,116
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ.

I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:


- Xác định được những yêu cầu đối với bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

- Nắm vững cách làm bài văn đáp ứng yêu cầu đó.
*HS khá, giỏi:


- Xác định được các yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; nắm vững cách làm bài văn đáp ứng các yêu cầu đó. 

- Các bước khi làm bài nghị luận về 1 đoạn thơ, bài thơ.

- Tạo lập văn bản nghị luận về 1 đoạn thơ, bài thơ.

II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: giáo án

2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. PP – Kĩ thuật:

- Vấn đáp, đàm thoại

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra đầu giờ 
H: Thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? Hãy nêu những yêu cầu cần đạt trong bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích?
- GV KT sự chuẩn bị của HS.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
*A. Khởi động: GV cho HS nghe bài hát “Mùa xuân nho nhỏ.”
GV: Trước những bài thơ hay nhạc sĩ thường dùng nốt nhạc gửi gắm cảm xúc của mình còn khi dùng ngôn từ để đánh giá, phân tích những bài thơ, đoạn thơ đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào?...
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ Hình thành kiến thức 

HS: Đọc văn bản 

HS HĐCN- 5’ trả lời ý 1,2 /TL. 52

Báo cáo, chia sẻ

GV KL trình chiếu hệ thống luận điểm, luận luận cứ.

- Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong đó, hình ảnh nào cũng thật gợi cảm, thật đáng yêu.

- Hình ảnh mùa xuân rạo rực của thiên nhiên, đất nước trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ.

- Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng được hoà nhập, được dâng hiến của nhà thơ và được nối kết tự nhiên với hình ảnh mùa xuân thiên nhiên, đất nước

HĐCN CS 1 phút.

H. Chỉ ra bố cục 3 phần? Nêu nội dung của từng phần?

- Mở bài: Từ đầu…đáng trân trọng ->  Giới thiệu bài thơ, bước đầu đánh giá, khái quát cảm xúc.

- Thân bài: Tiếp....của mùa xuân -> Triển khai các luận điểm bằng cách trình bày sự cảm nhận, đánh giá cụ thể những đặc sắc  nổi bật về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.

- Kết bài: Phần còn lại ->  Khái quát giá trị, ý nghĩa bài thơ.

- Giữa các phần có sự liên kết tự nhiên về ý và về diễn đạt.

H. Cách diễn đạt trong từng đoạn của VB có làm nổi bật được luận điểm không?

GV: Cách dẫn dắt vấn đề hợp lý: bắt đầu từ mùa xuân của thiên nhiên, đất nước đến những rung cảm rạo rực trẻ trung trước mùa xuân nói chung và ước nguyện chân thành của nhà thơ.

- Cách phân tích hợp lý: bắt đầu từ mùa xuân trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa đến việc phân tích các hình ảnh cụ thể.
- Cách tổng kết, khái quát có sức thuyết phục

HĐCN 2p, yêu cầu (2) trang 52

HS: §äc lại KL/ TL 

GV: Khắc sâu kiến thức

HS: Đọc thầm lần lượt 8 đề TL.

GV: Trình chiếu các đề bài

HS: HĐCN- 3’ trả lời 2 ý /TL. 53

Báo cáo, chia sẻ

GV KL
-> Sự khác biệt này chỉ ở sắc thái, không phải ở các kiểu bài khác nhau.

- Với đề bài không có lệnh, người viết bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề được nêu ra trong bài.

- Về thực chất đề 4,7 đã có những chỉ định ngầm là yêu cầu nghị luận về hình tượng người chiến sĩ lái xe và những đặc sắc trong bài thơ Viếng Lăng Bác.

H: Qua việc phân tích các đề bài ở trên, em rút ra nhận xét gì về đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?
GV: Chúng ta đã xác định được đúng yêu cầu của đề bài, hiểu rõ những điều kiện cần có về tri  thức, kĩ năng đối với mỗi đề. Vậy cách làm bài nh​ư thế nào? Các bước cụ thể ra sao?

GV: Trình chiếu đề bài, bài thơ

HS: Đọc đề bài 

GV: Trình chiếu phần gợi ý tìm hiểu đề và tìm ý. 

H: Đối với kiểu bài NL về một đoạn thơ, bài thơ, cần tìm hiểu đề và tìm ý ntn? 

GV : NX, KL, trình chiếu

*Tìm hiểu đề:

- Vấn đề nghị luận: Cảm xúc của nhà  thơ khi đứng trước lăng Bác.
- Phương pháp NL: phân tích

- Đối tượng NL: 2 khổ đầu bài thơ "Viếng Lăng Bác
GV: HDHS tìm ý theo câu hỏi 
Luận điểm chính của 2 khổ thơ?

· Chỉ ra biện pháp nghệ thuật?ND?

- GV hướng dẫn HS viết đoạn MB, TB, KB.

- Đọc và sữa chữa bài viết.

Củng cố:

H. Thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?
Ngày giảng:............. 

Tiết 115, 116
H.  Nêu cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Gv dẫn dắt vào bài.
HS HĐCN- 3p điền từ thích hợp vào bố cục bài NL 

H. Nhận xét dàn ý của bài văn NL về một đoạn thơ, bài thơ? (Có mấy phần? Nhiệm vụ của mỗi phần?)

HS: HĐCĐ- 4’ trả lời ý 4 /TL. 54

Báo cáo, chia sẻ

GV KL: Ngôn ngữ thơ thường cô đọng, xúc tích;  lời ít, ý nhiều; có vần nhịp; thường bộc lộ tâm trạng của nhân vật trữ tình...
H: Bài NL về đoan thơ, bài thơ được làm theo mấy bước? Nêu dàn ý chung của kiểu bài này? 

GV khắc sâu KT cho HS

C. HĐ Hướng dẫn luyện tập 

HS: Đọc bài tập a/TL.57

GV: HDHS làm chú ý nội dung cảm xúc của khổ thơ; đặc sắc trong h/ảnh, ngôn từ

-> Ycầu HS lập dàn ý chi tiết cho bài thơ.

- Nội dung cảm xúc của khổ thơ: Tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ khi nhận ra các tín hiệu của sự chuyển mùa từ hạ sang thu.

- Cảm xúc của nhà thơ được gợi lên từ hương vị, đặc điểm của thiên nhiên: hương ổi, sương chùng chình, gió se.

- Sự đặc sắc trong h/ảnh, ngôn từ thông qua những từ: bỗng, hình như, phả, BPNT nhân hóa -> Sự đột ngột, bất ngờ, ngỡ ngàng của tác giả…
-> Mùa thu được kết hợp bởi sự tổng hòa của những giác quan; vừa khái quát, vừa cụ thể , vừa giầu sức gợi cảm
HS viết bài

Đọc bài, sửa chữa


	I. Tìm hiểu bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

1. Bài tập (TL.51) 

Văn bản: 

Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời.

a) Vấn đề nghị luận: Tình yêu thiên nhiên và ước nguyện cống hiến của nhà thơ Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”.

b) Các luận điểm trong bài:

- Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa.

- Cảm xúc thiết tha của nhà thơ trước những hình ảnh tiêu biểu của mùa xuân.

- Ước nguyện chân thành của nhà thơ.

Người viết đã chọn giảng, bình các câu thơ, hình ảnh đặc sắc, phân tích giọng điệu trữ tình, kết cấu của bài thơ (luận cứ).
c) Bố cục văn bản: 3 phần

- Bố cục chặt chẽ, cân đối, hợp lÝ, có đầy đủ 3 phần: MB, TB, KB. 

d) Nhận xét cách diễn đạt

-> Nổi bật các luận điểm.

2. Kết luận
- ….nhận xét, đánh giá…

- ….ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu…

- ….rung động chân thành …
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
1. Đề bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

a. Bài tập (TL.53,54)

* Cấu tạo đề:

                            Nêu y/c - chỉ định p2 NL

- Gồm 3 phần      Nêu VĐ nghị luận

                            Nêu đối tượng NL

*Giống nhau: Đều yêu cầu nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

* Khác nhau:

- Các đề 4,7 không kèm theo lệnh.

- Các đề 1,2,3,5,6,8 có kèm theo lệnh cụ thể 

+ Cảm nhận: Yêu cầu nghị luận trên cơ sở cảm thụ của người viết.

+ Suy nghĩ: Yêu cầu nghị luận nhấn mạnh tới nhận định, đánh giá của người viết.

+ Phân tích: Nghiêng về phương pháp nghị luận.

2. Các bước làm bài

* Đề bài : Phân tích hai khổ thơ đầu bài „Viếng lăng bác
a. Tìm hiểu đề, tìm ý

- Tìm hiểu đề : Đọc kĩ đề bài để xác định vấn đề nghị luận và cách thức nghị luận.

- Tìm ý : Đặt câu hỏi tìm những giá trị nội dung và  nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.
b. Lập dàn bài 
MB :Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Vấn đề NL : CX trước lăng.

TB

- Cảm xúc trước lăng Bác

       "Con ở MN ra thăm lăng Bác"
- Với giọng thơ trang nghiêm, trầm lắng, cách xưng hô "con - Bác", cách nói giảm "thăm" câu thơ đã diễn tả tình cảm xúc động, vừa gần gũi, ấm áp, thân th​ương vừa trân trọng, thành kính của tác giả khi được ra thăm lăng Bác.
* H/a' hàng tre: 
- bát ngát, xanh xanh VN, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

- Với NT tả thực, ẩn dụ, kết hợp từ láy, thành ngữ cho thấy hàng tre không chỉ có ý nghĩa tả thực mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho vẻ đẹp hiền hậu, sức sống bền bỉ và đức tính đoàn kết, kiên cường, bất khuất của con người, của dân tộc Việt Nam.
* H/ả mặt trời

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
- Với NT nhân hoá, ẩn dụ câu thơ vừa ca ngợi sự vĩ đại, bất tử của Bác vừa thể hiện được sự tôn kính của nhân dân, của nhà thơ đối với Bác.
*H/ả dòng người

 Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân
- Với NT tả thực, ẩn dụ  câu thơ đã thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn của t/giả và cũng là của nhân dân Việt Nam đối với Bác.
- Đánh giá khái quát NT và ND
KB :
- Khẳng định vấn đề

- Liên hệ bản thân.
c. Viết bài 

- Viết theo dàn ý, chú ý cách dẫn dắt, chuyển ý giữa các luận điểm.

d. Đọc lại và sửa chữa 
2. Kết luận
*Mở bài 

- Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ.

- Nêu nhận xét, đánh giá khái quát về bài thơ, đoạn thơ.

(Nếu phân tích đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.)

*Thân bài:

- Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

*Kết bài: 

- Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

III. Luyện tập

Bài tập a: TL.57

1. Mở bài: 

- Giới thiệu: Tác giả, tác phẩm
- Vấn đề NL: Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân của thiên nhiên.
2. Thân bài: 
 Cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên, đất trời

* Bức tranh  xuân:

      "Mọc giữa dòng sông  xanh
 Một bông hoa tím biếc

  ơi con chim chiền chiện
                 Hót chi mà vang trời…"

- Dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, tiếng chim chiền chiện hót vang trời

- NT Hình ảnh chọn lọc, NT đảo ngữ, liệt kê 

ND: Làm nổi bật bức tranh xuân tươi thắm, tưng bừng, rộn rã, tràn đầy sức sống.

* Cảm xúc của t/g': 

            Từng giọt long lanh rơi

           Tôi đưa tay tôi hứng
- NT : H/ảnh thơ sáng tạo, NT ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 
ND : Diễn tả niềm say sưa, ngây ngất và sự trân trọng, nâng niu, đồng cảm của nhà thơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời lúc vào xuân.
Đánh giá thành công và Nt của khổ thơ.

3. Kết bài: Tổng hợp lại giá trị, ý nghĩa của khổ 1.

- Liên hệ bản thân
4. Viết bài: Viết bài văn trình bày cảm nhận của em về bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải.


4. Củng cố.    H: Thế nào là nghị luận về đoạn thơ, bài thơ? 
                      GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm

5. H​ướng dẫn học bài
- Bài cũ: + Nắm được ND bài, học thuộc ghi nhớ, làm lập dàn ý BT b/TL.55.

+ Đọc lại bài « « Khát vọng hòa nhập và dâng hiến cho đờiddowifHayx suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác về bài thơ « Mùa xuân nho nhỏ ».
               + Dựa vào dàn ý đã lập, viết bài nghị luận về một đoạn thơ hoặc bài thơ. 

- Bài mới:  Chuẩn bị soạn bài : Luyện tập cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy :

******************************************

Ngày soạn :……………..
Ngày giảng:…………………    

Tiết 121,122
Văn bản: NÓI VỚI CON
(Y Phương)
I/ Mục tiêu 

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Cảm nhận được tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối với con cái.
- Tình yêu quê hương sâu nặng, cùng niềm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của dân tộc mình qua lời bài thơ của Y Phương.
- Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của tác giả trong bài thơ.
*HS khá, giỏi:
- Qua các chi tiết, hình ảnh trong bài thơ "Nói với con", cảm nhận được tình yêu quê hương thắm thiết, niềm tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của dân tộc mình qua cách  diễn tả độc đáo của nhà thơ Y Phương.
- Rèn luyện kĩ năng cảm thụ và phân tích thơ, đặc biệt là những hình tượng thơ được sáng tạo bằng liên tưởng, tưởng tượng.

II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu, máy chiếu hắt, BP
- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS
1/ Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài
H: Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “Sang thu”? Phân tích khổ thơ cuối ? 
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

A. HĐ Khởi động. GV cho HS nghe bài hát về tình cảm của cha với con: Cả nhà thương nhau…Nêu cảm xúc của em khi nghe bài hát đó.
GV: Lòng yêu thương con cái của người cha còn là ước mong con, thế hệ sau nối tiếp, xứng đáng, phát huy truyền thống của tổ tiên, quê hương vốn là một tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam ta suốt bao đời nay. Nhà thơ Y Phương đã khai thác đề tài ấy bằng một cách nói xúc động của riêng mình qua bài thơ "Nói với con". Điều tạo nên cái riêng, độc đáo ấy là gì? 
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động

	Hoạt động của Gv và HS
	Nội dung

	HĐ2: Hình thành kiến thức

GV: Hướng dẫn học sinh đọc: Giọng yêu thương, ấm áp, tự hào.

GV: Đọc, gọi 2 học sinh đọc, nhận xét.

H: (TK – 55) Nêu hiểu biết của em về tác giả ?

- Y Phương ( Hứa Vĩnh Sước) là nhà thơ dân tộc Tày, SN 1948, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
GV bổ sung: Đi bộ đội từ 1968 – 1981, sau đó công tác tại sở văn hoá - thông tin Cao Bằng.

- Từ 1993 là Chủ tịch hội văn học NT Cao Bằng.

H. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ?
- Tác phẩm được viết theo thể thơ tự do, câu vần, nhịp theo dòng cảm xúc.
- Mượn lời nói với con để thể hiện tình cảm quê hương và tình cảm ruột thịt của mình.
H: Em hãy xác định thể thơ, PTBĐ ?

- Xuất hiện nhân vật trữ tình (Người cha) mượn lời nói với con để thể hiện tình cảm quê hương và tình cảm ruột thịt của mình.

H: Em hãy cho biết thế nào là người đồng mình, ken?

Học sinh dựa vào chú thích- giải thích

H: HĐ cặp đôi 3p, CS câu 1 (TL – 56) ?
- HS chia sẻ
- GV nx, chốt
HS đọc phần 1.

H: Người cha đã nói với con về những tình cảm cội nguồn nào ?(Gia đình và quê hương)
- Cách hình dung của người dân miền núi ( bước chân chạm tiếng nói, tới tiếng cười)
HĐCN 3p câu 2 TL – 56, CS

GV nhận xét, chốt.
H: Bước chân người con chạm tiếng nói người cha và tới tiếng cười người mẹ, em cảm  nhận ý thơ này ntn ?

Gv: - Người con được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình thương yêu, che chở của cha mẹ.

H: Vì sao lời đầu tiên của người cha nói với con lại là tình cảm gia đình?

- Nhắc nhở con về tình cảm ruột thịt, cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người.

GV: Chỉ là cách tả đứa bé con ngây thơ, lẫm chẫm tập đi, tập nói trong vòng tay, trong tình yêu thương, chăm sóc, nâng niu của cha mẹ, trong gia đình. Không khí gia đình thật ấm áp. Cha mẹ luôn nâng niu, đón chờ, chăm chút từng bước đi từng nụ cười, tiếng nói của con. Gia đình chính là cái nôi êm, cái tổ ấm để con sống, lớn khôn và trưởng thành. Hạnh phúc gia đình thật giản dị.
H. Tìm và phân tích câu thơ cho thấy con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, nghĩa tình của quê hương? Em có nhận xét gì về cách dùng các hình ảnh và cách nói ở đoạn trên? Những hình ảnh đó gợi lên một cuộc sống ntn ?
- HĐ cặp đôi 2p, CS

GV nx, chốt

+ Đan lờ cài nan hoa       

  Vách nhà ken câu hát

+ Rừng cho hoa

  Con đường cho những tấm lòng.

GV: Đây là những hình ảnh đẹp : Đan lờ bắt cá, ken vách dựng nhà cùng với hoa rừng, trong câu hát then các động từ “cài, ken) ngoài nghĩa miêu tả còn nói lên tình cảm gắn bó, quấn quýt trong lao động, làm ăn của đồng bào quê hương.

- Rừng núi quê hương thơ mộng và trữ tình, nghĩa tình. Thiên nhiên che chở nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn và lối sống: Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng.

H: Cha còn nói với con về kỉ niệm gì của cha mẹ? Chi tiết ấy gợi cuộc sống thế nào ở quê hương? Từ đó, em cảm nhận điều người cha muốn nói với con là gì ?

- Một vùng của tình yêu thương và văn hoá tốt đẹp.

- Dạy dỗ con về tình cảm cội nguồn.

H: Điều đó cho thấy một tình cảm ntn của người cha đối với quê hương và con mình?
- Yêu quí, tự hào về quê hương, gia đình.

Ngày giảng:.............

Tiết 122
GV: Gọi học sinh đọc phần 2.
HĐCN 3p câu (4) TL – 56, chia sẻ

- GV nx, chốt.
(Sức sống của quê hương)

- Cằn cỗi, hiểm  trở.

- Để con không quên và thương quí mảnh đất, con người nơi quê hương gian khổ.

GV: Cho học sinh đọc lại:

  Người đồng mình thô sơ da thịt.. hết.

H: Cách nói người đồng mình thô sơ da thịt của tác giả gợi lên cho em hình dung ntn về con người nơi đây ?

- HS nêu ý kiến

- Gợi sự chân thật, khoẻ mạnh tự chủ trong cuộc sống.
(Giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc, ý chí sống can trường) 
H: Người cha nói với con về người đồng mình chẳng mấy ai nhỏ bé và không bao giờ nhỏ bé được. Em hiểu ntn về ý muốn của người cha ?

- Khẳng định con người không nhỏ bé, con người phải có khí phách, ý chí vươn lên trong cuộc sống gian khó
H’. Qua các lời thơ trên, em có nhận xét gì về nghệ thuật trong đoạn và em thấy người cha muốn nhắc nhở người con điều gì?

Gv: Nx- Kl Nhắc con không quên cội nguồn dân tộc.

HĐ chung cả lớp
H: Qua những lời nói với con tình cảm nào của người cha đối với quê hương được bộc lộ ? 

Gv dùng KT động não

HS nêu ý kiến cá nhân

Gv nhận xét, phân loại

- Thương quê hương gian lao, vất vả. 

- Tự hào về khí phách và ý chí vươn lên của con người nơi quê hương.

- Yêu quí bản sắc văn hoá riêng của dân tộc.

- Hy vọng thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc mình.

HĐCĐ 3p, CS câu hỏi (5) TL – 56

H: Em cảm nhận từ bài thơ nói với con về hình ảnh một cuộc sống ntn ? Từ đó, em hiểu thêm gì về cuộc sống các dân tộc vùng cao ?
- Cuộc sống đầy gian khổ nhưng đầy tình nghĩa.

- Sức sống mãnh liệt, bền bỉ.

- đầy gian khổ nhưng tốt đẹp.

- Sức sống mạnh mẽ, bền bỉ.

- Tâm hồn gắn bó với quê hương, dân tộc.

- Giàu cảm xúc chân thật

H: Đặt mình là nhân vật người con trong bài thơ, soạn một bài nói ngắn về cảm xúc, suy nghĩ của mình khi nghe lời cha nói với con?

Gv HD HS làm bài tập.

H: Bài thơ gợi liên tưởng đến bài hát nào ca ngợi cảnh sắc và con người miền núi thân thương mà em thích ?

- Học sinh tự bộc lộ.

GV: Tình ca Tây Bắc, gà gáy, mưa rơi
	I. Đọc, thảo luận chú thích

1. Tác giả
. Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi.

2. Tác phẩm
- Thể thơ: Tự do.

- PTBĐ: Biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả
3. Các chú thích khác

II.  Bố cục:  (2 phần)

- Phần 1: Từ đầu.. ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời (Nói với con về tình cảm cội nguồn)

- Phần 2: Còn lại (Nói với con về sức sống bền bỉ, mãnh liệt của quê hương)

III. Tìm hiểu VB
1. Nói với con về tình cảm cội nguồn

a. Tình gia đình
+  Chân phải bước tới cha

   Chân trái bước tới mẹ

   Một bước chạm tiếng nói

    Hai bước tới tiếng cười.

- NT: Cách nói bằng hình ảnh cụ thể, mộc mạc, giọng điệu thủ thỉ, tâm tình.

-> Tạo không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt và khẳng định từng bước đi từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ chăm chút, mừng vui đón nhận. Con được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ.

+ Đan lờ cài nan hoa       

  Vách nhà ken câu hát

+ Rừng núi quê hương thật thơ mộng và nghĩa tình.

- NT: sử dụng nghệ thuật miêu tả với những hình ảnh mộc mạc giàu chất thơ, lời nói chân tình, ẩn dụ 

-> Cuộc sống hoạt động cần cù, êm đềm và tươi vui của người dân đồng mình.

+   Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới

     Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

- Con người yêu thương nhau trong sáng và hạnh phúc.

- Quê hương mang vẻ đẹp truyền thống văn hoá vật chất và tinh thần, giầu tình nghĩa. Con được lớn lên trong cuộc sống lao động, trong thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình của quê hương.

2. Những đức tính của người đồng mình và ước mơ của người cha về con mình
+ Người đồng mình sống vất vả mà mạnh mẽ, khoáng đạt, bền bỉ gắn bó với quê hương dẫu còn cực nhọc.

+ Người đồng mình can trường, dũng cảm có ý chí vượt lên gian khổ.

+ Người đồng mình mộc mạc.

+ Luôn lao động sáng tạo để tồn tại, giữ vững truyền thống dân tộc, không chịu chùn bước trước khó khăn gian khổ.

+ Họ só sức sống mãnh liệt, họ không hề nhỏ bé, luôn biết sống nhân nghĩa, thủy chung và cao thượng.

- NT: Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình; hình ảnh vừa cụ thể vừa mang tính khái quat, mộc mạc mà giàu chất thơ.

- Con phải có nghĩa tình chung thủy với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí, niềm tin của mình; biết tự hào và kế tục xứng đáng truyền thống tốt đẹp của quê hương; cần tự tin vững bước trên đường đời mà  không đánh mất mình.

III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật
Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình, thiết tha, trìu mến; XD các h/ả vừa cụ thể vừa khái quát, mộc mạc mà vẫn giầu chất thơ
2. Nội dung

Tình cảm yêu thương, trìu mến, thiết tha và niềm tin tưởng của người cha đối với con. Đồng thời người cha muốn truyền cho con lòng tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, về truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm tự tin khi bước vào đời.




 4. Củng cố(2p)

H. Qua bài thơ “ Nói với con”,  Y Phương muốn nói với con điều gì?
- HS chia sẻ

- GV chốt.
 5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới.
 - Bài cũ: Học thuộc lòng bài thơ, học để nắm vững những nội dung bài.
- Tưởng tượng mình là người con trong bài thơ “Nói với con”, hãy trình bày cảm xúc, suy nghĩ của mình khi nghe những lời tâm sự của người cha.
- Đọc thêm các VB thể hiện tình cảm cha con.
 - Bài mới: Chuẩn bị bài “Luyện tập về thơ”.
Rút kinh nghiệm giờ dạy:

**********************************
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